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Phần mở đầu 

 

1. Tính cấp thiết của  luận án  

Chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị có tác động to lớn trong quá 

trình phát triển Kinh tế - Xã hội của đất nước, nó có ảnh hưởng lớn 

đến môi trường sống, sức khỏe của con người, tác động đến môi 

trường đầu tư và du lịch: do vậy việc nâng cao chất lượng dịch vụ 

thoát nước đô thị để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước và bảo vệ môi trường là rất cần thiết.  

Hiện nay hầu hết các đô thị của Việt Nam còn nhiều úng ngập 

trong mùa mưa. Các đô thị ở đồng bằng thường bị úng ngập; Các đô 

thị ở vùng núi thường bị lũ quét sạt lở gây nhiều trở ngại cho giao 

thông đi lại, ảnh hưởng xấu đến sản xuất sinh hoạt, làm thiệt hại lớn 

về kinh tế và hủy hoại môi trường. Nước thải sinh hoạt, bệnh viện, 

công nghiệp không qua xử lý mà xả thẳng vào hệ thống thoát nước 

của thành phố, ao, hồ, kênh rạch, sông ngòi v.v. Gây ô nhiễm nặng nề 

cho môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, mất mỹ 

quan đô thị và cản trở đầu tư, du lịch.  

Các vấn đề trên càng trở nên bức xúc khi quá trình đô thị hóa 

đang diễn ra sôi động trên toàn lãnh thổ, phát triển cả về tốc độ lẫn 

quy mô, số lượng và chất lượng. Đặc biệt là tốc độ đô thị hóa trong 

những năm gần đây của Hà Nội - Thủ đô của cả nước. Mặc dù dự án 

thoát nước Hà Nội giai đoạn một đã triển khai cơ bản nhưng Thành 

phố vẫn còn nhiều điểm úng ngập cục bộ khi mưa to, nước thải của hệ 

thống thoát nước gây ô nhiễm nặng cho môi trường của thành phố.  
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Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trên của hệ thống thoát nước 

ở các đô thị Việt Nam nói chung, ở đô thị Hà Nội nói riêng là do chất 

lượng của dịch vụ thoát nước còn kém, chưa thỏa mãn được nhu cầu 

phát triển đô thị. Đã có nhiều cá nhân, cơ quan trong nước và nước 

ngoài quan tâm đến vấn đề dịch vụ thoát nước đô thị, nhưng các 

nghiên cứu chỉ dừng lại ở mức độ tổng quan, hoặc chuyên sâu từng 

mặt, từng yếu tố mang tính kỹ thuật riêng lẻ. Ví dụ như  "Dự án Thoát 

nước Hà Nội giai đoạn I" là dự án lớn nhất từ trước tới nay đầu tư cho 

thoát nước Hà Nội nhưng dự án chỉ tập trung vào việc xây dựng, cải 

tạo hệ thống thoát nước (xây dựng hệ thống cống, hồ, trạm bơm...) 

của khu vực nội thành Hà Nội chứ chưa đi vào giải quyết tổng thể cho 

thoát nước như Quy hoạch, quản lý nước thải, tạo nguồn tài chính; 

"Dự án cải tạo môi trường nước Hồ Tây" chủ yếu chỉ đi sâu nghiên 

cứu các giải pháp công nghệ làm sạch nước hồ, mà không đi vào 

nghiên cứu các nội dung quy hoạch hệ thống các điểm xả, quản lý 

chất lượng dịch vụ thoát nước của của Hồ Tây...  

Với các lý do trên, tác giả chọn đề tài “Nâng cao chất lượng dịch 

vụ thoát nước đô thị ở Hà Nội"  làm đề tài Luận án Tiến sĩ Kinh tế.  

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án  

Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị.  

Phạm vi nghiên cứu: ở đô thị Hà Nội.  

3. Phương pháp nghiên cứu  

Luận án sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch 

sử; Phương pháp thống kê; Phương pháp thực chứng; Phương pháp 

tiếp cận hệ thống và phân tích hệ thống và  phương pháp chuyên gia.  
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4. Dự kiến đóng góp khoa học của luận án  

- Luận án đưa ra những lý luận về chất lượng dịch vụ thoát nước 

đô thị; 

- Giới thiệu  kinh nghiệm về dịch vụ thoát nước đô thị của một số 

nước trên thế giới; 

- Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị hiện 

tại ở Hà Nội, tìm ra những vấn đề tồn tại, từ đó đưa ra những quan 

điểm và giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng dịch vụ thoát nước đô 

thị ở Hà Nội.  

5. Kết cấu của luận án  

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án gồm có ba chương: 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về chất lượng dịch vụ thoát 

nước đô thị.  

Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị 

ở Hà Nội.  

Chương 3: Quan điểm và biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ 

thoát nước đô thị ở Hà Nội.  
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Chương 1 

những vấn đề cơ bản về chất lượng dịch vụ  

thoát nước đô thị 

 

1.1. Khái niệm về thoát nước đô thị và dịch vụ thoát 

nước đô thị 

Hàng ngày các hoạt động sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt của 

người dân ở đô thị tiêu thụ một lượng nước cấp rất lớn. Nước cấp sau 

khi sử dụng vào mục đích sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ và nước mưa 

chảy trên các mái nhà, mặt đường, sân vườn... trở thành nước thải 

chứa nhiều hợp chất vô cơ, hữu cơ dễ bị phân hủy thối rữa và chứa 

nhiều vi trùng gây bệnh nguy hiểm. Để tự do (thoát tự nhiên) thì các 

loại nước thải này sẽ được bốc hơi, thấm vào đất và còn lại chảy tràn 

trên bề mặt địa hình  từ nơi cao tới nơi thấp. Nếu những loại nước thải 

này xả một cách bừa bãi sẽ gây ô nhiễm môi trường nước, đất, không 

khí, phát sinh và lan truyền các bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng tới sức 

khỏe của con người. Nếu không có những biện pháp để thu gom, vận 

chuyển, xử lý nước thải này thì có thể sẽ gây nên tình trạng ngập lụt, 

« nhiễm trong các điểm dân cư, xí nghiệp công nghiệp.  

Muốn cho môi trường đô thị trong sạch thì chúng ta phải làm tốt 

công tác thu gom, vận chuyển, xử lý nước thải đô thị. Công tác thu 

gom, vận chuyển, xử lý nước thải đô thị người ta gọi là dịch vụ thoát 

nước đô thị.  

1.2. Khái niệm về chất lượng dịch vụ thoát nước Đô thị 

Tác giả  cho rằng định nghĩa chất lượng sản phẩm của Tổ chức 

tiêu chuẩn quốc tế (ISO) "Chất lượng sản phẩm là tập hợp các tính 



 5

chất và  đặc trưng của một sản phẩm  hay dịch vụ có khả năng thỏa 

mãn những nhu cầu đã nêu ra hay tiềm ẩn" là định nghĩa ngắn gọn 

nhưng đảm bảo những nội hàm khoa học cơ bản có thể được dùng 

như định nghĩa thống nhất về chất lượng sản phẩm hay dịch vụ. Dịch 

vụ thoát nước đô thị là công tác thu gom, vận chuyển và xử lý nước 

thải đô thị. Khách hàng của dịch vụ thoát nước đô thị là những người 

dân đô thị mà đại diện cho họ là Chính quyền đô thị. Mong muốn  

của khách hàng đối với dịch vụ thoát nước đô thị là: Đô thị không bị 

úng ngập, không bị ô nhiễm, an toàn cho người dân đô thị và chi phí 

cho dịch vụ này với mức phù hợp.   

Từ các khái niệm nêu trên tác giả có thể định nghĩa chất lượng 

dịch vụ thoát nước đô thị như sau: "Chất lượng dịch vụ thoát nước 

đô thị là chất lượng của công tác thu gom, vận chuyển và xử lý 

nước thải đô thị để đô thị không bị ngập úng, không bị ô nhiễm 

do nước thải, bảo đảm môi trường đô thị và an toàn cho người 

dân đô thị với mức chi phí phù hợp với khả năng chi trả của 

người dân đô thị".  

1.3. ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng dịch vụ thoát 

nước đô thị  

Nâng cao chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị là góp phần nâng 

cao sức khỏe của người dân đô thị  - vốn quý nhất của con người: Góp 

phần làm sạch môi trường đô thị, tạo môi trường tốt cho thu hút đầu 

tư trực tiếp của nước ngoài, phát triển du lịch; Hạn chế thiệt hại tài 

sản của nhà nước, cũng như của người dân đô thị do úng ngập; Đảm 

bảo an toàn tính mạng, tạo tâm lý tốt cho người dân đô thị và góp 

phần tiết kiệm chi phí của chính quyền và của người dân đô thị  
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1.4. Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ thoát 

nước đô thị  

1.4.1. Tiêu chí phạm vi dịch vụ 

Phạm vi dịch vụ nó thể hiện chất lượng của công tác thu gom 

nước thải đô thị theo chiều rộng. Nếu đô thị có tỷ lệ diện tích có dịch 

vụ thoát nước, có tỷ lệ dân số được hưởng dịch vụ thoát nước đô thị 

càng cao thì ta đánh giá chất lượng dịch vụ thoát nước của đô thị đó 

tốt hơn và ngược lại. Đô thị có số lượng mét dài cống hoặc thể tích 

cống thoát nước bình quân cho một người dân đô thị càng cao thì 

chứng tỏ đô thị đó được dịch vụ thoát nước càng tốt.  

1.4.2. Tiêu chí thời gian thoát 

Thời gian thoát nó thể hiện chất lượng của công tác thu gom, vận 

chuyển nước thải đô thị. Hệ thống thoát nước của đô thị có khả năng 

thoát được khối lượng nước thải càng lớn trong một đơn vị thời gian sẽ 

chứng tỏ đô thị đó có chất lượng dịch vụ thoát nước càng cao và ngược lại.   

1.4.3. Tiêu chí chất lượng nước thoát 

Tiêu chí chất lượng nước thoát nó thể hiện chất lượng của công 

tác xử lý nước thải. Nếu thành phần và tính chất của nước thải khi xả 

vào hệ thống sông, hồ nước tự nhiên của đô thị đều nằm trong giới 

hạn tiêu chuẩn của nhà nước cho phép thì ta đánh giá đô thị đó có 

chất lượng dịch vụ thoát nước tốt và ngược lại.  

1.4.4. Tiêu chí về an toàn- môi trường 

Tiêu chí này thể hiện chất lượng của cả công tác thu gom, vận 

chuyển và xử lý nước thải. Tiêu chí an toàn - môi trường được thể 

hiện bằng mức độ an toàn- môi trường cho người dân đi lại, sinh 

hoạt trong đô thị cũng như an toàn - môi trường cho chính những 

người làm dịch vụ thoát nước đô thị. 
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1.4.5. Tiêu chí kinh tế  

Tiêu chí kinh tế nó phản ánh tổng hợp chất lượng của các công 

tác thu gom, vận chuyển và xử lý nước thải đô thị và hiệu quả kinh 

tế do chúng mang lại. Đánh giá chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị 

bằng tiêu chí kinh tế được thể hiện qua mức chi phí cho dịch vụ thoát 

nước đô thị cũng như hiệu quả kinh tế xã hội do dịch vụ thoát nước 

đem lại.   

Khi đánh giá chất lượng dịch vụ thoát nước của đô thị  chúng 

phải đánh giá bằng tổng hợp kết quả  từ các tiêu chí, bởi vì các tiêu 

chí nó không tồn tại độc lập, tách rời mà có mối liên hệ chặt chẽ 

với nhau. Chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị tốt hay kém được 

đánh giá bằng mức độ đạt được cao hay thấp của kết quả tổng hợp 

của các tiêu chí.   

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ 

thoát nước đô thị 

Để có được hệ thống thoát nước đô thị hoàn chỉnh và vận hành tốt 

đòi hỏi chúng ta phải làm tốt các công việc từ quy hoạch xây dựng đô 

thị, tìm nguồn vốn đầu tư, đến thiết kế xây dựng và tổ chức xây dựng 

theo quy hoạch, quản lý đô thị để bảo đảm rằng tất cả các hoạt động 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt của người dân đô thị đều phải 

có ý thức trong việc chấp hành các quy định của đô thị từ việc xây 

dựng theo quy hoạch, xử lý nước thải bảo đảm tiêu chuẩn, không xả 

nước thải bừa bãi, nộp đủ lệ phí thoát nước, không xả rác rải vào hệ 

thống thoát nước.  

Như vậy chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị sẽ bị ảnh hưởng bởi 

các nhân tố chủ yếu gồm: Quy hoạch xây dựng đô thị; vị thí địa lý 

của đô thị; kinh tế và tổ chức, quản lý.   
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1.6. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và bài 

học cho Hà Nội về nâng cao chất lượng dịch vụ thoát 

nước đô thị  

1.6.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về nâng cao 

chất lượng dịch vụ  thoát nước đô thị  

Hội nghị Quốc tế về "Nước và môi trường" năm 1992 tại Dublin 

đã đề ra hai nguyên tắc nhằm thỏa mãn nhu cầu người sử dụng và bảo 

đảm tính bền vững của các chương trình nước và vệ sinh. Hai nguyên 

tắc đó là: 

- Nước là một loại hàng hóa vừa có tính chất kinh tế vừa có tính 

chất xã hội.  

- Nước phải được quản lý ở mức độ thấp nhất và phù hợp với 

người sử dụng: Họ phải được lôi kéo vào việc xây dựng kế hoạch và 

thực hiện dự án.  

Ngân hàng thế giới đã vận dụng các nguyên tắc này như những 

phương tiện để tạo dựng và khuyến khích, cổ vũ các dịch vụ nhằm 

thỏa mãn nhu cầu người sử dụng.  

Về không gian phục vụ, mỗi hệ thống thoát nước đô thị đều gồm 

hai hệ thống thoát nước độc lập là hệ thống thoát nước thải và hệ 

thống thoát nước mưa với các thành phần khác nhau. 

Để giải quyết tốt dịch vụ thoát nước đô thị người ta phải phân 

nhỏ từng công đoạn, từng thành phần để giảm bớt qui mô cũng như 

tính phức tạp; phân chia trách nhiệm đối với từng thành phần của hệ 

thống. Từ đó có thể chọn lựa được những công nghệ phù hợp và giá 

thành thấp.  

Một trong những phương pháp tiếp cận quan trọng để giải quyết 

tốt vấn đề thoát nước là định hướng đúng nhu cầu của người sử dụng: 
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phải tìm hiểu xem họ cần gì và thỏa mãn những nhu cầu mà họ mong 

muốn, lôi kéo họ cùng tham gia từ khâu xác định dự án đến thiết kế, 

thi công, vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước cũng như sự tự 

nguyện đóng góp tài chính của họ.  

Một trong các yếu tố cần thiết góp phần nâng cao chất lượng dịch 

vụ thoát nước đô thị là tổ chức phân công, phân cấp giữa các tầng lớp, 

thành viên của cộng đồng là duy trì được tính lâu bền  của hệ thống.   

1.6.2. Những bài học rút ra cho Hà Nội nhằm nâng cao chất 

lượng dịch vụ thoát nước đô thị 

Qua tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về 

thoát nước đô thị, ta có thể rút ra một số nhận xét và là bài học cho đô 

thị Hà Nội  như sau: 

- Hệ thống thoát nước đô thị có phạm vi phục vụ trên toàn bộ 

diện tích đô thị và bao gồm hai hệ thống riêng biệt là: Hệ thống thoát 

nước mưa và hệ thống thoát nước thải; 

- Tổ chức quản lý hệ thống thoát nước ở đô thị chủ yếu là do 

chính quyền đô thị đảm nhận; 

- Phân cấp quản lý lĩnh vực thoát nước đô thị rõ ràng giữa Trung 

ương, chính quyền đô thị, các cơ quan quản lý chuyên môn và các đối 

tượng thải nước; 

- Hệ thống thoát nước thải có các nhà máy xử lý nước thải chung 

và trạm xử lý nước thải của các nhà máy, cơ sở sản xuất, khách sạn...; 

- Hệ thống thoát nước đô thị được nạo vét, duy tu bảo dưỡng 

thường xuyên theo các chu kỳ; 

- Chi phí cho công tác nạo vét, duy tu bảo dưỡng bằng nguồn 

kinh phí  thu từ các đối tượng thải nước; 
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- Nhà nước ban hành hệ thống luật về môi trường và tiêu chuẩn 

nước thải, cấp giấy phép thải nước cho các cơ sở thải theo định kỳ hai 

năm hoặc năm năm, trên giấy phép ghi rõ nồng độ các chất thải  và 

nhiệt độ nước thải được phép thải vào hệ thống thoát nước; 

- Cơ sở thải nước tự ghi chép và quan sát nước thải của mình, cơ 

quan nhà nước sẽ kiểm tra các số liệu này; 

- Phí nước thải thu qua nước cấp, diện tích chiếm đất. Mức phí 

phụ thuộc vào lượng nước thải và nồng độ chất gây ô nhiễm; 

- Phí nước thải được sử dụng một phần cho quản lý, duy tu nạo 

vét hệ thống thoát nước, còn lại nộp vào quỹ môi trường để cho vay 

ưu đãi những dự án góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường; 

- Trợ cấp cho những dự án đầu tư kỹ thuật làm giảm ô nhiễm 

môi trường.  

Những nhận xét nêu trên là bài học rất bổ ích cho chúng ta khi 

đưa ra  những quan điểm về dịch vụ thoát nước đô thị và giải  pháp để 

nâng cao chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị ở Hà Nội.  
 

Chương 2 

Thực trạng chất lượng dịch vụ  

thoát nước đô thị ở Hà Nội 

 

2.1. Giới thiệu hệ thống thoát nước đô thị ở Hà Nội 

Hệ thống thoát nước của Hà Nội được xây dựng từ thời Pháp 

thuộc, là hệ thống cống chung, thu và vận chuyển tất cả các loại nước 

mưa, nước thải sinh hoạt và công nghiệp dựa trên nguyên tắc tự chảy.  

Hệ thống thoát nước Hà Nội bao gồm:  
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Hệ thống cống: Hiện nay Hà Nội có khoảng 400km cống chính.  

Hệ thống mương: Hà Nội có 60 km mương đất để thoát nước, với 

mặt cắt ngang của mương rộng từ 2 - 10m.  

Hệ thống hồ: Hà Nội hiện nay có khoảng 111 hồ ao với tổng diện 

tích mặt nước là 2180ha. Hồ Tây có diện tích lớn nhất là 567ha và Hồ 

Linh Đàm 67ha. Trong đó có 32 hồ điều hòa với diện tích 868ha.  

Hệ thống sông: Có bốn con sông thoát nước Tô Lịch, Lừ, Sét, 

Kim Ngưu với tổng chiều dài khoảng 38, 9km.  

Hệ thống nguồn tiêu và công trình dẫn mối: Công trình đầu mối 

duy nhất của hệ thống thoát nước hiện nay là đập Thanh Liệt thoát ra 

nguồn tiêu là sông Nhuệ.   

Phân tích tình hình úng ngập của Hà Nội 

Những trận m−a  ≥ 1000 mm: Gây úng ngập trên những vùng rộng 

lớn. Ví dụ trận mưa 11/1984: Mưa 390mm/3 ngày và gần 600mm/1 

tuần thì 2/3 thành phố bị ngập, nơi sâu nhất đến 1, 5 m và có vùng kéo 

dài 2 đến 3 tuần như khu tập thể Kim Liên và huyện Thanh Trì.  

Lượng mưa dưới 1000mm: Thường gây úng ngập cục bộ ở các 

phố, các khu vực không có cống hoặc cao trình san nền thấp (từ +4 

đến +6), như khu tập thể Tân Mai, khu vực đường Bạch Mai.  

Thực tế cho thấy số điểm úng ngập do các trận mưa gây ra của 

năm 2002 (phụ lục 7) và năm 2003 ( phụ lục 8) vẫn còn nhiều.    

2.2. Phân tích hiện trạng chất lượng thu gom và  xử lý 

nước thải 

2.2.1. Phân tích tình hình nước thải và nguồn tiếp nhận 

Lượng nước thải của Hà Nội được thoát qua 4 sông chính và một 

số ao, hồ, cụ thể xem bảng 2.8.   
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Bảng 2.8. Phân bổ lưu lượng nước thải Hà Nội qua 

một số sông chính và ao hồ 

STT Lưu vực Lưu lượng (m3/ngày đêm)

1 Sông Tô Lịch 150. 000 

2 Sông Lừ 55. 000 

3 Sông Sét 65. 000 

4 Sông Kim Ngưu 125. 000 

5 Sông Nhuệ 55. 000 

6 Hồ Tây 7. 000 

 Tổng cộng 458. 000 

 
(Nguồn: Sở KHCN& MT Hà Nội - 2003) 

 
Như vậy tổng lượng nước thải của toàn thành phố Hà Nội 

năm 2003 đã tăng gần gấp hai lần so với năm 2000 (khoảng 

250.000m3/ngày đêm).  

2.2.2. Phân tích tình hình nước thải sinh hoạt, sản xuất và bệnh viện 

Nước thải sinh hoạt các khu dân cư: Nước thải sinh hoạt chủ yếu 

từ các khu dân cư khu vực Hà Nội cũ (1008 ha) và được phân bố chảy 

theo 5 hệ thống cống ngầm. Lượng nước thải sinh hoạt của Hà Nội 

ước tính từ 100.000 - 188.000m3/ngày đêm, chiếm 41% lượng nước 

thải nội thành thành phố. Nước thải sinh hoạt có hàm lượng chất hữu 

cơ và các chất lơ lửng rất cao phần lớn không được xử lý trước khi xả 

vào các tuyến cống chung hoặc kênh mương, ao, hồ.  

Nước thải từ các bệnh viện: Hà Nội có hơn 30 bệnh viện Trung 

ương, các Bộ, Ngành và Thành phố. Nước thải bệnh viện chứa nhiều 
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chất bẩn và độc hại.  Hàm lượng chất bẩn hữu cơ theo BOD5 cao. Đặc 

biệt trong nước thải bệnh viện chứa nhiều vi trùng gây bệnh.  

Nước thải sản xuất: Hiện nay, thành phố Hà Nội chưa có nhà 

máy xử lý nước thải tập trung nào. Chất lượng xử lý nước thải của các 

cơ sở sản xuất kém nên hàm lượng các chất bẩn trong nước thải 

thường xuyên vượt tiêu chuẩn cho phép vài lần đến vài chục lần.  

2.2.3. Phân tích tình hình thực hiện dự án các trạm xử lý nước 

thải thí điểm.  

Đến nay gói thầu xây dựng các trạm xử lý nước thải thử nghiệm 

tại khu vực hồ Trúc Bạch (công suất 3.700m3/ngày đêm) và khu Kim 

Liên (công suất 2.300m3/ngày đêm) đang được chuẩn bị triển khai.   

2.3. Phân tích thực trạng tình hình quản lý chất lượng 

dịch vụ thoát nước đô thị ở Hà Nội   

2.3.1. Hệ thống các cơ quan quản lý và thực hiện dịch vụ thoát 

nước đô thị ở Hà Nội  

Cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về thoát nước đô thị là 

Bộ xây dựng. Cơ quan chính quyền đô thị quản lý trực tiếp dịch vụ 

thoát nước đô thị ở Hà Nội là Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, 

cơ quan giúp UBND thành phố Hà Nội quản lý dịch vụ thoát nước 

đô thị là Sở Giao thông công chính thành phố Hà Nội. Cơ quan 

quản lý nhà nước có chức năng giám sát môi trường thoát nước là 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan trực tiếp thực hiện công tác 

dịch vụ thoát nước đô thị, và cũng là cơ quan gần như duy nhất thực 

hiện việc quản lý, nạo vét, duy tu hệ thống thoát nước ở đô thị Hà 

Nội là Công ty Thoát nước Hà Nội.    
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2.3.2. Tình hình hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quản lý 

dịch vụ  thoát nước đô thị ở Hà Nội 

2.3.2.1. Luật bảo vệ môi trường của nước ta được quốc hội 

khóa IX, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 27/12/1993, có hiệu lực thi 

hành từ ngày 10/01/1994 

 Luật này cụ thể hóa điều 29 hiến pháp năm 1992 trong việc quản 

lý nhà nước về môi trường; giao trách nhiệm cho chính quyền các 

cấp, các cơ quan và mỗi công dân trong việc bảo vệ môi trường, tuân 

thủ các nguyên tắc bảo vệ môi trường; là cơ sở pháp lý để điều chỉnh 

các hoạt động, các hành vi của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức và toàn xã hội.   

2.3.2.2. Định hướng phát triển thoát nước đô thị Việt Nam đến năm 

2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 35/1999/QĐ- 

TTg ngày 5/3/1999 

 Mục tiêu của định hướng phát triển thoát nước đô thị Việt Nam 

đến năm 2020 là nhằm định hướng cho việc phát triển lĩnh vực thoát 

nước đô thị, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước và bảo vệ môi trường; trên cơ sở đó, lập kế hoạch đầu tư phù 

hợp để phát triển hệ thống thoát nước đô thị một cách ổn định và bền 

vững trong từng giai đoạn.  

2.3.2.3. Nghị định của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối 

với nước thải 

 Nội dung của nghị định là quy định về phí bảo vệ môi trường đối 

với nước thải; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải. Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối 

với nước thải quy định tại Nghị định này là nước thải công nghiệp và 

nước thải sinh hoạt.   
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2.3.2.4. Quy định Về quản lý và bảo vệ hệ thống thoát nước ở 

Thành phố Hà Nội. (Ban hành theo Quyết định số 6023/QĐ-UB 

ngày 11-11-1993 của UBND Thành phố Hà Nội)  

 Sở Giao thông công chính là cơ quan chuyên môn của UBND 

Thành phố chịu trách nhiệm lập kế hoạch đầu tư ngắn và dài hạn, 

duyệt các thủ tục xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình 

thoát nước ở thành phố Hà Nội; 

Công ty thoát nước Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước được Sở 

giao thông công chính ủy quyền tổ chức phối hợp với các địa phương, 

các ngành có liên quan trong việc quản lý duy tu, bảo vệ và phát triển 

hệ thống thoát nước thành phố Hà Nội theo quy hoạch, kế hoạch và 

tiêu chuẩn của Nhà nước.   

2.4. Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ thoát nước 

đô thị ở Hà Nội 

2.4.1. Những thành tích cơ bản 

2.4.1.1. Về phạm vi dịch vụ 

Theo thống kê chỉ số phục vụ của hệ thống thoát nước Hà Nội 

năm 1999 (bảng 2.6) và năm 2002 (bảng 2.7) cho ta thấy phạm vi 

dịch vụ thoát nước đô thị ở Hà Nội trong những năm qua được nâng 

cao không ngừng về cả quy mô và tốc độ. Điều này chứng tỏ chất 

lượng dịch vụ thoát nước đô thị ở Hà Nội trong những năm qua đã 

được cải thiện tốt.  

2.4.1.2. Về thời gian thoát nước 

Số điểm úng ngập ngày càng giảm đi khi trời mưa của Hà Nội 

trong những năm qua chứng tỏ chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị ở 

Hà Nội ngày càng tốt hơn.  
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2.4.1.3. Về chất lượng nước thoát 

Hiện nay Hà Nội đang tiến hành xây dựng thí điểm hai trạm xử 

lý nước thải ở Kim Liên và Trúc Bạch, xây dựng hệ thống cống, ga ở 

các khu vực Kim Liên và Trúc Bạch để thu gom nước thải về trạm xử 

lý trước khi thải ra hồ, sông của thành phố; Thực hiện đề án xử lý 

nước Hồ Tây bằng phương pháp Sinh học; Do vậy trong thời gian tới 

chất lượng nước thải sẽ được cải thiện tốt và như vậy chất lượng dịch 

vụ thoát nước đô thị ở Hà Nội sẽ được nâng cao.  

2.4.1.4. Về an toàn- môi trường 

Các nắp ga Bê tông cũ kém chất lượng đã được thay bằng các nắp 

ga Gang, các đường cống cũ đã được cải tạo sửa chữa, nâng cấp và 

kiểm tra thường xuyên. ở Hà Nội hiện nay việc nạo vét hệ thống 

thoát nước đã được thực hiện bằng bảy dây chuyền nạo vét cơ giới 

mua của Nhật Bản nên về an toàn - môi trường đã được cải thiện khá.  

2.4.1.5. Về Kinh tế 

ở Hà Nội hiện nay người dân đang phải trả tiền phí thoát nước đô 

thị tương ứng bằng khoảng 10% chi phí cho nước sạch sinh hoạt, con 

số này ở các nước phát triển là 100% đến 150%. Như vậy mức phí 

thoát nước mà người dân Hà Nội phải trả thấp hơn nhiều so với chi 

phí thoát nước của người dân ở các nước phát triển. Việc thu phí thoát 

nước đô thị đã phần nào tạo nguồn thu cho chính quyền đô thị để 

chính quyền chủ động hơn trong việc duy trì sự hoạt động của hệ 

thống thoát nước đô thị, do đó nó có tác động tích cực cho nâng cao 

chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị.  

Về hiệu quả Kinh tế do dịch vụ thoát nước mang lại ở Hà Nội 

được thể hiện bằng việc khi môi trường đô thị sạch nó đã có tác động 
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thu hút đầu tư nước ngoài, khách du lịch, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng 

kinh tế của thủ đô trong những năm qua.  

2.4.2. Những tồn tại chính về chất lượng dịch vụ thoát nước đô 

thị ở Hà Nội 

2.4.2.1. Về phạm vi dịch vụ 

Hệ số phục vụ thoát nước đô thị lúc này tính trung bình cho chín 

quận chỉ còn gần 40% theo diện tích và gần 79% theo dân số. Hệ số 

này càng bé nếu tính riêng cho hai quận mới thành lập là Hoàng Mai 

và Long Biên.   

2.4.2.2. Về thời gian thoát 

Hầu hết các quận, huyện ở Hà Nội đều chưa giải quyết dứt điểm 

nạn úng ngập, lụt cục bộ ở quận, huyện, phường, xã mình mỗi khi 

mùa mưa đến. Không chỉ những trận mưa lớn có lưu lượng mưa hàng 

trăm mm, mà chỉ cần lượng mưa ở lưu lượng trung bình nhiều tuyến 

phố đã bị úng ngập.  

2.4.2.3. Về chất lượng nước thoát 

Người dân Hà Nội cũng như nhiều khách du lịch đều không hài 

lòng về chất lượng nước thải ở các sông, hồ của Hà Nội có màu xanh 

rêu, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, thậm chí nó xảy ra ở ngay Hồ 

Hoàn Kiếm nằm ở trung tâm Thủ đô.  

2.4.2.4. Về An toàn- Môi trường 

Trên nhiều tuyến phố như Lạc Long Quân, Ngọc Khánh, Hoàng 

Quốc Việt còn có nhiều nắp hố ga bị sập; tuyến Lò Đúc, Phan Chu 

Trinh, Trần Khát Trân có nhiều điểm cống ngầm đã quá xuống cấp sẽ 

là nguy cơ gây mất an toàn cho người dân đô thị, cũng như cho cả 

những người làm công tác nạo vét bùn cống.  



 18

2.4.2.5. Về kinh tế 

Mặc dù hiện nay người dân Hà Nội đã nộp phí thoát nước đô thị 

với mức bằng 10% giá nước sạch, nhưng số tiền này thu được chưa đủ 

chi phí cho công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng và nạo vét hệ thống 

thoát nước chứ chưa nói đến chi phí cho đầu tư xây dựng hệ thống 

thoát nước đô thị.  

2.4.3. Những nguyên nhân dẫn đến tồn tại của chất lượng dịch 

vụ thoát nước đô thị ở Hà Nội 

Do chất lượng của công tác quy hoạch xây dựng đô thị chưa 

đáp ứng được yêu cầu. 

Do vị trí địa lý của đô thị Hà Nội nằm ở vùng địa hình bằng 

phẳng, mực nước ngầm cao nên khó khăn cho việc thoát nước tự 

nhiên bằng việc tự chảy.  

Quy trình quản lý liên quan đến dịch vụ thoát nước đô thị bị 

chia cắt, chồng chéo giữa các Bộ, Ngành. Hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật phục vụ quản lý còn thiếu, chưa đồng bộ.   

Do ảnh hưởng của cơ chế quản lý bao cấp nên công tác quản lý, 

duy tu bảo dưỡng và nạo vét hệ thống thoát nước Hà Nội chỉ giao 

cho một công ty dịch vụ công ích của nhà nước, do vậy không có 

tính cạnh tranh, dẫn đến kết quả chất lượng dịch vụ không cao, hiệu 

quả thấp.  

Trình độ quản lý còn hạn chế, không biết sử dụng các công cụ 

quản lý một cách đồng bộ.  

ý thức trách nhiệm của người dân đô thị kém.  

Chưa chủ động về tài chính trong thoát nước đô thị.  

Thiếu động lực động viên những người lao động làm việc trực  

tiếp trong Công ty thoát nước Hà Nội. 
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Chương 3 

quan điểm và Biện pháp nâng cao chất lượng  

dịch vụ thoát nước đô thị ở Hà Nội 

 

3.1. Những Quan điểm cơ bản nâng cao chất lượng dịch 

vụ thoát nước đô thị ở Hà Nội 

- Xây dựng đồng bộ hệ thống chính sách thoát nước đô thị tầm vĩ 

mô. Tập trung soạn thảo và ban hành đồng bộ chính sách vào Chính 

phủ Trung ương, đồng thời nâng cao vai trò của chính quyền địa 

phương trong việc giám sát thi hành luật pháp và quản lý điều hành 

trên địa bàn lãnh thổ.  

- Thoát nước đô thị Hà Nội phải gắn liền với nâng cao chất lượng 

môi trường đô thị Hà Nội, phải đảm bảo cảnh quan đô thị Hà Nội.  

Thoát nước đô thị phải phục vụ tốt dân sinh, cải thiện được điều kiện 

sinh hoạt cho nhân dân, bảo vệ được môi trường cảnh quan, sinh thái, 

thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh chóng, bền vững, khuyến khích 

nước ngoài đầu tư và thu hút du lịch.  

- Nâng cao chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị Hà Nội phải có 

trọng tâm trọng điểm. Trước hết ưu tiên giải quyết thoát nước mưa.  

Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước thải của dân cư, nước thải công 

nghiệp và nước thải bệnh viện.  

- Phát triển đô thị đi đôi với xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật như giao thông liên lạc, cấp điện, cấp thoát nước, vệ sinh 

phân rác,...  

- Thoát nước đô thị Hà Nội phải gắn liền với quy hoạch mang 

tầm chiến lược thoát nước đô thị cho 15 - 20 năm tới. Quy hoạch 
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thoát nước đô thị Hà Nội cần chú ý tới tương lai phát triển của Hà 

Nội, đặc biệt chú trọng tới các quận, huyện, phường, xã mới thành lập 

để có quy hoạch tổng thể, bước đi cụ thể cho nước thải đô thị.  

3.2. Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thoát nước 

đô thị ở Hà Nội 

3.2.1. Hoàn thiện quy hoạch xây dựng đô thị đi đôi với quy 

hoạch chi tiết hệ thống thoát nước Hà Nội 

Quy hoạch xây dựng đô thị là công cụ rất quan trọng cho việc 

quản lý xây dựng đô thị, là căn cứ cho chính quyền đô thị thực thị 

chính sách đầu tư phát triển đô thị, công cụ pháp lý thông báo công 

khai cho mọi người dân đô thị biết để thực hiện và giám sát thực hiện.  

Cần có quy hoạch cụ thể, chi tiết nhằm hoàn chỉnh một cách có hệ 

thống sông, hồ, trạm bơm, bờ kênh, mương thoát nước của Hà Nội.  

3.2.2. Hoàn thiện hệ thống cơ chế quản lý dịch vụ thoát nước đô 

thị ở Hà Nội 

Về cơ chế quản lý cho công tác lập quy hoạch xây dựng trong đó 

có quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và quản lý xây dựng 

theo quy hoạch hiện nay đã có luật xây dựng được Quốc hội thông 

qua tháng 11 năm 2003, tuy nhiên các văn bản hướng dẫn thi hành 

luật hiện nay vẫn chưa được hoàn thiện, do đó Bộ Xây dựng cần sớm 

hoàn thành công việc này.  

Về chính sách ưu đãi trong đầu tư cho ngành thoát nước đô thị ở 

Hà Nội: Đề nghị Nhà nước nghiên cứu bổ sung chính sách ưu đãi thuế 
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để thu hút lượng vốn lớn trong thời gian tới, bởi vì thoát nước đô thị là 

lĩnh vực rủi ro lớn, lợi nhuận ít. Có chính sách khuyến khích các dự 

án sử dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến. Giành vốn, cơ sở vật 

chất cho phát triển nguồn nhân lực bao gồm cả cán bộ quản lý, cán bộ 

kỹ thuật, công nhân trong các lĩnh vực của thoát nước đô thị.  

Chính quyền đô thị Hà Nội cần có chế tài thích đáng cho những 

đối tượng không thực hiện đúng Luật Xây dựng, Luật Môi trường, các 

quy định đối với lĩnh vực thoát nước và vệ sinh môi trường của Hà 

Nội. Đồng thời cũng có chế độ khuyến khích, động viên cho những 

người thực hiện tốt.  

Hoàn thiện hệ thống định mức, đơn giá liên quan đến lĩnh vực 

dịch vụ thoát nước đô thị để có căn cứ cho việc chuẩn bị chuyển cơ 

chế quản lý thoát nước đô thị sang khoán chi phí duy tu, bảo dưỡng, 

tiến tới xóa bao cấp, xóa độc quyền, xã hội hóa lĩnh vực thoát nước 

đô thị vào năm 2010.  

3.2.3. Thực thi dự án xử lý nước thải đô thị ở Hà Nội 

Đối với các khu chế xuất tập trung, hoặc đối với các khu công 

nghiệp mới, việc sử dụng hệ thống xử lý chất thải khu công nghiệp 

trung tâm là điều cần thiết.  

Cần sử dụng rộng rãi các loại bể để xử lý bùn bằng dòng chảy 

ngược trong điều kiện yếm khí (AUSBR) nhằm nâng cao chất lượng 

xử lý nước thải. Sử dụng các phương tiện chuyên chở bùn phù hợp. 

Nâng cấp hệ thống cống vỉa hè trên toàn thành phố Hà Nội. 
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3.2.4. Khẳng định vai trò của Công ty thoát nước Hà Nội trong 

vấn đề thoát nước toàn thành phố, từng bước chuyển công ty sang 

hạch toán kinh doanh, xóa bỏ sự can thiệp hành chính và bao cấp 

Hiện nay Công ty Thoát nước Hà Nội là cơ quan chính có trách 

nhiệm vận hành và quản lý toàn bộ hệ thống thoát nước của Thành 

phố, do đó trước mắt ta phải đổi mới cách trả lương trong công ty 

nhằm gắn quyền lợi với trách nhiệm nâng cao chất lượng dịch vụ 

thoát nước đô thị ở Hà Nội. Bước tiếp theo tác giả đề nghị khoán công 

tác duy tu, bảo dưỡng, nạo vét hệ thống thoát nước ở các quận nội 

thành Hà Nội. Việc khoán thực hiện trong khoảng hai năm, trong thời 

gian này chuẩn bị các điều kiện cho việc đấu thầu, xã hội hóa dịch vụ 

thoát nước đô thị như: Xác lập hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật 

phục vụ cho việc xác định chi phí của công tác dịch vụ thoát nước 

đô thị, xây dựng cơ chế chính sách cho việc đấu thầu dịch vụ thoát 

nước đô thị và mức thu phí thoát nước đô thị đối với các đối tượng 

thải nước. 

3.2.5. Tính toán và huy động kinh phí đầu tư cho xây dựng hệ 

thống thoát nước đô thị Hà Nội đến năm 2020 

Để nâng cao chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị ở Hà Nội trong 

giai đoạn tới từ 2005 - 2020, Hà Nội cần một lượng vốn đầu tư rất 

lớn, ít nhất theo dự báo cũng khoảng 2 - 3 tỷ USD.  

Để có lượng vốn này, ngoài ngân sách Nhà nước, cần phải tranh 

thủ các nguồn tài trợ từ ngoài nước, thu hút sự đóng góp vốn của dân 

trên từng địa bàn dân cư, nhằm thực hiện chủ trương huy động tối đa 

mọi nguồn vốn vào xử lý vấn đề thoát nước của Thủ đô Hà Nội.  
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Kết luận 

 

 

Thoát nước đô thị ở Hà Nội là một vấn đề rất thời sự, rất cấp 

bách, nhưng cũng lại là vấn đề rất lâu dài mang tầm chiến lược quốc 

gia. Trong phạm vị luận án của mình, tác giả đã cố gắng tìm mọi cách 

để tiếp cận nghiên cứu vấn đề từ xác định những luận cứ khoa học của 

vấn đề đến phân tích thực trạng và đưa ra biện pháp xử  lý nhằm nâng 

cao chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị ở Hà Nội. Luận án của tác 

giả gồm 3 chương.  

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về chất lượng dịch vụ thoát 

nước đô thị. 

Chương này tác giả đã tập trung sưu tầm tài liệu trong nước và 

nước ngoài nhằm: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về dịch 

vụ thoát nước đô thị. ở các nước càng văn minh, đô thị càng lớn, vấn 

đề thoát nước đô thị càng phức tạp và đặc biệt được coi trọng.  Riêng 

Thủ đô Hà Nội, còn có đặc thù hơn là do xây dựng chắp vá, tốc độ đô 

thị hóa nhanh, hơn nữa vị trí Hà Nội lại nằm ở chỗ thấp hơn nhiều so 

với mực nước sông Hồng. Vậy thoát nước của Hà Nội đi đâu khi 

lượng mưa lên tới 50 - 100 - 150mm/ngày? 

Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị ở 

Hà Nội. 

Chương này tác giả đã sử dụng nhiều số liệu liên hoàn, cập nhật 

nhiều biểu, bảng, sơ đồ để phân tích, lý giải tình hình chất lượng dịch 

vụ thoát nước đô thị ở Hà Nội hiện nay.  

Tác giả đã cố gắng phân tích thực trạng theo từng cách tiếp cận 

khác nhau như chia nước thoát đô thị làm 4 loại nước mưa, nước thải 

công nghiệp, nước thải bệnh viện và nước thải dân sinh. Cách tiếp cận 
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khác là phương tiện và công cụ thoát nước: phân tích dòng chảy của 

các con sông, cống, mương, sức chứa của ao, hồ...  

Từ bức tranh tổng thể về chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị ở 

Hà Nội tác giả đã khẳng định mặt được, mặt tồn tại và chỉ ra 6 

nguyên nhân chính làm giảm chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị ở 

Hà Nội.  

Chương 3: Quan điểm và biện pháp nâng cao chất lượng dịch 

vụ thoát nước đô thị ở Hà Nội.  

Tác giả đã tập trung xây dựng những biện pháp mang tính đồng 

bộ, vừa cục bộ, vừa tổng thể, vừa trước mắt lại vừa mang tầm chiến 

lược lâu dài. Đó là những biện pháp:  

- Hoàn thiện quy hoạch xây dựng đô thị đi đôi với quy hoạch chi 

tiết hệ thống thoát nước Hà Nội.  

- Hoàn thiện cơ chế quản lý dịch vụ thoát nước đô thị ở Hà Nội.  

- Thực thi dự án xử lý nước thải đô thị ở Hà Nội.  

- Khẳng định vai trò của Công ty Thoát nước Hà Nội trong vấn 

đề thoát nước toàn thành phố, từng bước chuyển Công ty sang hạch 

toán kinh doanh, xóa bỏ sự can thiệp hành chính và bao cấp.  

- Tính toán và huy động kinh phí đầu tư cho xây dựng hệ thống 

thoát nước đô thị ở Hà Nội.  

Trong quá trình hoàn thành luận án của mình, tác giả nhận 

được sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, kịp thời của PGS.TS. Lê Văn 

Tâm và TS. Phan Trọng Phức, của các ngành, các cấp quản lý và của 

Công ty Thoát nước Hà Nội. Tác giả xin chân thành cảm ơn mọi sự 

giúp đỡ quý báu đó.  

Nâng cao chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị là một vấn đề vô 

cùng phức tạp và nan giải.  Khả năng và trình độ của tác giả còn hạn 

chế nên không tránh khỏi thiếu sót. Tác giả xin được lượng thứ và 

mong được sự chỉ bảo của các thầy, cô, của các nhà khoa học.  




